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Buæi s¸ng:

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2016

< Dạy 3A Tu lẻ, Dạy 3C Tu chẵn >
Tiết 1: TOÁN (3A)

Luyện tập

<Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)>
I. Mục tiêu:


Tiếp tục giúp HS:

- Củng cố kĩ năng tính cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số.

- Củng cố, ôn tập về giải toán có lời văn.


II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:


Chuẩn bị: 

- GV chuẩn bị trước những bài tập với nội dung củng cố kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số như mục tiêu đã đề ra.

- GV chép đề bài lên bảng lớp và yêu cầu HS tự đọc đề, xác định yêu cầu đề bài, tự làm bài. GV chữa bài sau khi HS đã làm xong. GV có thể gợi ý, giúp đỡ HS trong quá trình làm bài.


Bài 1. Tính nhẩm:


a)
500 + 400 = …
b)
700 + 50 = …
c)
300 + 40 + 6 = …



900 – 400 = …

750 – 50 = … 

300 + 40 
= …



900 – 500 = …

750 – 700 = …  

300 + 6 
= …


- GV yêu cầu HS tự nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ chấm.


- GV có thể yêu cầu HS nêu trước lớp cách nhẩm, rồi cho HS TB+Y nhắc lại.


- GV mời 3 HS làm tốt nhất lên bảng làm bài, HS còn lại cùng đối chiếu kết quả bài làm của mình (có thể khuyến khích HS đổi chéo vở để kiểm tra lẫn nhau).


- GV nhận xét, đánh giá kết quả cuối cùng.

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

275 + 314

667 – 317

524 + 63

756 – 42

………….

…………..

………...

………….

………….

…………..

………...

………….

………….

…………..

………...

………….

………….

…………..

………...

………….

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính, mời 1HS làm mẫu, HS khác theo dõi và tự làm vào VBT.

- Tiếp tục đổi vở cho bạn cùng bàn để kiểm tra lẫn nhau, báo cáo kết quả kiểm tra để GV và các bạn cùng nhận xét.

Bài 3: Trường Thắng Lợi có 350 học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó nhiều hơn số học sinh nam là 4 học sinh. Hỏi trường Thắng Lợi có bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 4: Giá tiền một tem thư là 800 đồng, giá tiền một phong bì ít hơn giá tiền một tem thư là 600 đồng. Hỏi giá tiền một phong bì là bao nhiêu?

- GV yêu cầu HS đọc đề từng bài toán, nêu cách giải và tự trình bày bài giải.

- Sau khi HS làm bài xong, GV mời 2 HS giải đồng thời BT3, BT4 trên bảng để HS cả lớp cùng nhận xét, ghi nhận kết quả, cách làm đúng.

KẾT QUẢ:

BàI 3: 




Bài giải:





Trường Thắng Lợi có số học sinh nữ là:






350 + 4 = 354 (học sinh)







Đáp số : 354 học sinh.
BàI 4:





Bài giải:





Giá tiền một phong bì là:






800 – 600 = 200 (đồng)







Đáp số: 200 đồng.
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Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3A)

Nên thở như thế nào?

I. Mục đích, yêu cầu

Sau bài học, HS có khả năng:

- Hiểu được tại sao nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng.

- Nói được lợi ích của việc hít thở không khí trong lành và tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khí các-bô-níc, nhiều khói, bụi đối với sức khoẻ con người.

II. Đồ dùng dạy - học

- Các hình vẽ trong SGK trang 6, 7.

- Gương soi nhỏ đủ cho các nhóm.


III. Hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Thảo luận nhóm  


*Mục tiêu: - HS giải thích được tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng.


*Cách tiến hành:

- GV hdẫn HS lấy gương ra soi (nếu có) để quan sát phía trong lỗ mũi của mình (nếu không có gương có thể qsát lỗ mũi của bạn bên cạnh) và trả lời câu hỏi: Các em nhìn thấy gì trong mũi?

- GV đặt câu hỏi tiếp theo:

+ Khi bị sổ mũi, em thấy có gì chảy ra từ hai lỗ mũi? 

+ Hằng ngày, dùng khăn sạch lau phía trong mũi, em thấy trên khăn có gì?

+ Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng?

- GV giảng:


+ Trong lỗ mũi có nhiều lông để cản bớt bụi trong không khí khi ta hít vào.

+ Ngoài ra, trong mũi còn có nhiều tuyến tiết dịch nhầy để cản bụi, diệt khuẩn, tạo độ ẩm, đồng thời có nhiều mao mạch sưởi ấm không khí hít vào.


*Kết luận: Thở bằng mũi là hợp vệ sinh, có lợi cho sức khoẻ, vì vậy chúng ta nên thở bằng mũi.

Hoạt động 2: Làm việc với SGK.


*Mục tiêu: - HS nói được ích lợi của việc hít thở không khí trong lành và tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khói, bụi đối với sức khoẻ.


*Cách tiến hành: 


B1: Làm việc theo cặp

GV yêu cầu 2 HS cùng qsát các hình 3,4,5 tr7 SGK và thảo luận theo gợi ý sau: 

+ Bức tranh nào thể hiện không khí trong lành, bức tranh nào thể hiện không khí có nhiều khói bụi?

+ Khi được thở ở nơi có không khí trong lành bạn cảm thấy thế nào?

+ Nêu cảm giác của bạn khi phải thở không khí có nhiều khói, bụi?

B2: Làm việc cả lớp

- GV chỉ định 1 số HS lên trình bày kết quả thảo luận theo cặp trước cả lớp.

- GV yêu cầu cả lớp cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi:

+ Thở không khí trong lành có lợi gì?

+ Thở không khí có nhiều khói, bụi có hại gì?

* Kết luận: Không khí trong lành là không khí có chứa nhiều khí ô-xi, ít khí các-bô-níc và khói, bụi,... Khí ô-xi cần cho hoạt động sống của cơ thể. Vì vậy, thở không khí trong lành sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khoẻ mạnh. Còn không khí chứa nhiều khí các-bô-níc, khói, bụi,... là không khí bị ô nhiễm. Vì vậy, thở không khí bị ô nhiễm sẽ rất có hại cho sức khoẻ.

Tiết 3: TẬP ĐỌC (3A)

Hai bàn tay em

I.Mục tiêu 
    
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi đúng sau mỗi khổ thơ, giữa các dòng thơ.

    
- Hiểu nội dung : Hai bàn tay rất đẹp, rất có ích, rất đáng yêu.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK ; thuộc 2 - 3 khổ thơ trong bài; HS khá, giỏi thuộc lòng cả bài thơ).

    
- Bồi dưỡng tư tưởng, tâm hồn trong sáng, tình yêu cái đẹp, cái thiện và thái độ ứng xử đúng mực trong cuộc sống.

II. Đồ dùng  dạy học :

· Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III.Các hoạt động Dạy - Học:

	GIÁO VIÊN
	HỌC SINH

	1. Ốn định:

2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc hoặc kể lại 3 đoạn câu chuyện Cậu bé thông minh và trả lời câu hỏi về nội dung mỗi đoạn.

-GV NX - ghi điểm mỗi em.

3. Dạy bài mới:

a. Giới thiệu bài 
-Giáo viên giới thiệu bài.

b. Luyện đọc
- GV đọc bài thơ 

-GV hướng dẫn HS cách đọc.

-Bài thơ này có mấy khổ thơ ? Mỗi khổ thơ có mấy dòng ? Mỗi dòng có mấy tiếng ?

-GV Y/c mỗi em đọc 2 dòng thơ. GV theo dõi HS đọc.HD các em đọc đúng các từ ngữ thường phát âm sai. GV nhận xét sau khi đọc nối tiếp từng câu.

-GV HD luyện đọc từ khó mà HS phát âm sai.

-GV yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trước lớp. GV theo dõi,  nhắc nhở ngắt, nghỉ hơi đúng, tự thiên và thể hiện tình cảm qua giọng đọc.

-GV nhận xét khi HS đọc từng khổ thơ kết hợp giải nghĩa từ.

-GV yêu cầu HS đọc khổ thơ trong nhóm.

-GV theo dõi HD các em đọc đúng. Nhận xét từng nhóm

-Yêu cầu HS đọc đồng thanh cả bài.

c. Tìm hiểu bài.
-Gv nêu lần lượt từng câu hỏi trong SGK và một số câu hỏi thêm. GV cùng lớp nhận xét

 + Hai bàn tay của bé được so sánh với gì (khổ thơ 

 + Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào (Các khổ thơ còn lại)

 + Em thích nhất khổ thơ nào ? Vì sao ?

- Đọc bài thơ này, em hiểu ra điều gì ? GV NX ruùt ra nội  dung bài.

d. Học thuộc lòng bài thơ.
- GV hướng dẫn, yêu cầu HS đọc thuộc lòng lần lượt từng khổ thơ kết hợp đọc thuộc 2 - 3  khổ thơ đã chọn.

- Yêu cầu HS thi đọc thuộc từng khổ thơ kết hợp đọc cả 2 - 3 khổ thơ, HS khá, giỏi thi đọc thuộc lòng cả bài thơ. GV và lớp NX - tuyên dương sau mỗi lần 1 HS đọc.

4. Củng cố-Dặn dò: 

 - GV nhận xét tiết học.

 - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục học thuộc lòng cả bài thơ. 

 - Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

-HS thực hiện theo 

-HS nghe.

-HS trả lời.

-HS đọc nối tiếp-mỗi em 2 dòng (2 lượt )

-Lớp đọc, cá nhân 5-6 em và nghe.

-HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.

-HS nghe.
-HS đọc theo cặp.
-HS một số nhóm tiếp nối nhau đọc trước lớp.

-Cả lớp đọc đồng thanh

-HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.

-Lớp đọc thầm cả bài trả lời.
-HS nhẩm đọc thuộc.

-HS thi đọc  thuộc theo hướng dẫn. HS khá, giỏi thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.

- HS nghe.



Tiết 4: THỦ CÔNG (3A)

Gấp tàu thủy hai ống khói (t1)

I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.  Tàu thủy tương 
đối cân đổi.
- HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối.
II. Đồ dùng dạy – học:

· Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đã gấp sẵn.
· Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.

· Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công.

III. Các hoạt động Dạy – Học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức lớp: (1p)
2. Kiểm tra bài cũ: (5p) Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét.

3 Bài mới: (28p)
Hoạt động 1: (14p) 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và đặt câu 1. Ổn định tổ chức lớp:

- GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ – SGV tr.191.

Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.

Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.

- GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vuông.

Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông – SGV tr.192.

- Lưu ý: không quy định số ô vuông của tờ giấy.

Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói – SGV tr.192.

- GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa uốn nắn.

4. Cũng cố, Dặn dò: (1p)
Nhận xét giờ học.
	- Hát

- Để  dụng cụ, đồ dùng học tập môn thủ công lên bàn.

- HS quan sát mẫu, nhận xét đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ.

- HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu thuỷ.

- 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu.

- HS lên bảng thực hiện.

- 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp.

- Quan sát thao tác của GV.

- HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy nháp.
- Về nhà các em tiếp tục gấp lại nhiều lần.

- Hôm sau các em học tiếp.



Buæi chiÒu:

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2016

Tiết 1: TẬP ĐỌC (2A)

Tự thuật

A. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng.

 
- Đọc đúng các vần khó: Quận , trường , nữ, 

 
- Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu phảy, giữa các dòng. Giữa phần yêu cầu và trả lời mỗi dòng.

 
- Biết đọc một văn bản tự thuậtvới goịng rõ ràng , rành mạch.

2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:

 
- Nắm được những thông tin chínhvề bạn HS trong bài.

 
- Bước đầu có khái niệm về bản tự thuật.

B. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK

- HS: SGK

C. Các hoạt động dạy - học.

	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	I. KTBC. “Có công mài......kim.”(5’)

II. Dạy bài mới:

1.Giới thiệu bài: Tranh minh hoạ SGK(5’).

- Đây là hình ảnh 1 bạn học sinh.

2. Luyện đọc.(12’)

a. Đọc từng dòng.

Huyện, nữ, xã, Mỹ, Hàn Thuyên. Võ Thị Sáu.

b. Đọc từng đoạn.

3. Hướng dẫn tìm hiểu bài.(8’)

Câu 1: Em biết họ và tên của bạn là nữ, sinh ngày 22/4/96.

Câu 2.Nhờ bản tự thuật.

Câu 3.

Câu 4;Xã: huận Trạch

          H: Lương Sơn- Hoà Bình.

4. Luyện đọc lại. (10,)
5. Củng cố - Dặn dò:(1,)

 
	- GV gọi HS đọc bài.

- HS nhận xét.

- GV đánh giá.

- GV?: Đây là hình ảnh của ai?

- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.

- GV ghi tên bài lên bảng.

- GVđọc bài 1 lần.

- GV hướng dẫn HS cách đọc.

- HS tiếp nối nhau đọc

- Luyện đọc đúng một số từ khó.

- GV chia bài thành 2 phần.

- HS tiếp nối nhau đọc.

+ HS đọc bài theo nhóm.

+ HS thi đọc giữa các nhóm.

- GV + HS nhận xét.

- GV nêu câu hỏi - HS trả lời.

- Câu1 (SGK)

- 2 em trả lời.

- GV+ HS nhận xét.

- Câu 2.(SGK)

- Câu 3. (SGK): HS tự viết vào nháp

- GV gọi vài em đọc.

- HS trả lời.

- GV cho HS luyện đọc lại toàn bài. Chú ý cách đọc.

- Về nhà đọc bài. Hãy tự thuật về mình.




Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2A)

Cơ quan vận động

I. Mục tiêu

	- Nhận ra cơ quan vận động gồm có bộ xương và hệ cơ.

- Nhận ra sự phối hợp của cơ quan và xương trong các cử động của cơ thể.
	- Nêu được ví dụ sự phối hợp cử động của cơ và xương.

- Nêu tên và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan vận động trên tranh vẽ hoặc mô hình.


II. Chuẩn bị
· GV: Tranh vẽ cơ quan vận động  (cơ – xương)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 

2. Bài cũ 

· Kiểm tra ĐDHT.

3. Bài mới 

Giới thiệu:  
· Cơ quan vận động.

Phát triển các hoạt động: 
( Hoạt động 1: Thực hành

( Mục tiêu: HS nhận biết được các bộ phận cử động của cơ thể.

( Phương pháp: Thực hành, trực quan.

· Yêu cầu 1 HS thực hiện động tác “lườn”, “vặn mình”, “lưng bụng”.

· GV hỏi: Bộ phận nào của cơ thể bạn cử động nhiều nhất?

· Chốt: Thực hiện các thao tác thể dục, chúng ta đã cử động phối hợp nhiều bộ phận cơ thể. Khi hoạt động thì đầu, mình, tay, chân cử động. Các bộ phận này hoạt động nhịp nhàng là nhờ cơ quan vận động

( Hoạt động 2: Giới thiệu cơ quan vận động:(ĐDDH: Tranh)

( Mục tiêu: 

· HS biết xương và cơ là cơ quan vận động của cơ thể.

· HS nêu được vai trò của cơ và xương.

( Phương pháp: Quan sát, trực quan, thảo luận.

- Bước 1: Sờ nắn để biết lớp da và xương thịt.

· GV sờ vào cơ thể: cơ thể ta được bao bọc bởi lớp gì?

· GV hướng dẫn HS thực hành: sờ nắn bàn tay, cổ tay, ngón tay của mình: dưới lớp da của cơ thể là gì?

· GV yêu cầu HS quan sát tranh 5, 6/ trang 5.

· Tranh 5, 6 vẽ gì?

· Yêu cầu nhóm trình bày lại phần quan sát.

* Chốt ý: Qua hoạt động sờ nắn tay và các bộ phận cơ thể, ta biết dưới lớp da cơ thể có xương và thịt (vừa nói vừa chỉ vào tranh: đây là bộ xương cơ thể người và kia là cơ thể người có thịt hay còn gọi là hệ cơ bao bọc). GV làm mẫu.

-Bước 2: Cử động để biết sự phối hợp của xương và cơ.

· GV tổ chức HS cử động: ngón tay, cổ tay.

· Qua cử động ngón tay, cổ tay phần cơ thịt mềm mại, co giãn nhịp nhàng đã phối hợp giúp xương cử động được.

· Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng của cơ và xương mà cơ thể cử động.

· Xương và cơ là cơ quan vận động của cơ thể.
· GV đính kiến thức.

· Sự vận động trong hoạt động và vui chơi bổ ích sẽ giúp cho cơ quan vận động phát triển tốt. Cô sẽ tổ chức cho các em tham gia trò chơi vật tay.

( Hoạt động 3: Trò chơi: Người thừa thứ 3

( Mục tiêu: HS hiểu hoạt động và vui chơi bổ ích sẽ giúp cho cơ quan vận động phát triển tốt.

( Phương pháp: Trò chơi.

· GV phổ biến luật chơi. 

· GV quan sát và hỏi:

· Ai thắng cuộc? Vì sao có thể chơi thắng bạn? 

· Tay ai khỏe là biểu hiện cơ quan vận động khỏe. Muốn cơ quan vận động phát triển tốt cần thường xuyên luyện tập, ăn uống đủ chất, đều đặn.

· GV chốt ý: Muốn cơ quan vận động khỏe, ta cần năng tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ săn chắc, xương cứng cáp. Cơ quan vận động khỏe chúng ta nhanh nhẹn.

4. Củng cố – Dặn  dò 

· Cơ quan vận động gòm các bộ phận nào?

· GV nhận xét tiết học

· Chuẩn bị bài: Hệ xương
	- Hát

- HS thực hành trên lớp.

- Lớp quan sát và nhận xét.

- HS nêu: Bộ phận cử động nhiều nhất là đầu, mình, tay, chân.

- Hoạt động nhóm.

- Lớp da.

- HS thực hành.
- Xương và thịt.

- HS nêu

- HS thực hành.

- HS nhắc lại.

- HS nêu.
· HS tham gia luật chơi.

· HS trả lời.




Tiết 3: TOÁN* (2A)

Luyện tập

<Số hạng, Tổng>
I. Mục tiêu: giúp học sinh  củng cố về: 

- Phép cộng (không nhớ) tính nhẩm và tính viết ( đặt tính rồi tính), tên gọi thành phần và kết quả phép cộng

- Giải bài toán có lời văn

II . Đồ dùng dạy học: bảng phụ ghi bài toán số 4 sách giáo khoa / 6

III . Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của hs 

	1 . Ổn định 

2 . Kiểm tra bài cũ : số hạng – tổng 

Em hãy nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng 32 + 11 

Điền số vào chỗ chấm :

14 + …….. = 18 

……….. + 23 = 29 

3 . Bài mới 

Hoạt động 1 : giới thiệu bài 

Hôm nay các em học bài luyện tập

Hoạt động 2 : thực hành luyện tập

Bài 1 vở bài tập  / 6 : tính

Học sinh  làm bài kết hợp hỏi tên gọi thành phần của phép tính cộng

23         40            6           64   

  +          +             +             +          

51         19          72            24              

74         59          78           88            

Bài 2 : tính nhẩm

Chữa bài 

60 + 20 + 10 = 90 

60 + 30 = 90

40 + 10 + 20 = 70 

40 + 30 = 70

30 + 20 + 20 = 70

30 + 40 = 70

Bài 3 : treo bảng phụ ghi nội dung bài toán

Yêu cầu học sinh  tóm tắt qua câu hỏi

Bài toán cho biết gì ? 

Bài toán hỏi gì ?

Chữa bài 

Bài giải :   Số học sinh ở trong thư viện :

25 + 32 = 57 ( học sinh )

Đáp số : 57 học sinh 

Bài 3 : củng cố     -trò chơi

Luyện tập những kiến thức gì ? 

Đặt tính tính tổng , tổ nào có số bảng đưa lên nhiều hơn 

43 và 25        43 + 25 = 68 

20 và 68        20 + 68 = 88

5 và 21            5 + 21 = 26 

Nhận xét tuyên dương

5 . Nhận xét dặn dò : làm bài 5 sách giáo khoa / 6 
	- Cả lớp hát 1 bài

- 2 học sinh nêu miệng

- cả lớp làm bảng con 

- 1 hs đọc yêu cầu , cả lớp tự làm vở bài tập  , 2 học sinh  nêu miệng kết quả

- học sinh làm tiếp bài 2 ,3

- học sinh đọc yêu cầu nêu cách tính nhẩm

- học sinh đọc đề toán 

- học sinh làm bài vào vở 

- trả lời 

- Thi đua 3 tổ thực hiện bảng con





Buæi s¸ng:

Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2016

< Dạy 3A Tu lẻ, Dạy 3C Tu chẵn >
Tiết 1: TIN HỌC (4B)

Bài 1: Những gì em đã biết (t1)

I. Mục đích yêu cầu:

- Biết vai trò của máy tính, và các dạng của thông tin trong đời sống.

- Nhớ lại các bộ phận quan trọng của máy tính.

- Các dạng thông tin cơ bản và phân loại.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.


III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ: Máy tình gồm những bộ phận nào?

3. Dạy bài mới:

- Đặt vấn đề: Năm qua các em đã làm quen với môn tin học được một thời gian rồi. Năm nay các em sẽ làm quen tiếp tục với bộ môn này trong cả hai học kì. Để tiếp tục chương trình của năm học trước, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn lại các kiến thức mà ta đã được học ở năm qua.

a. Hoạt động 1:

   Hỏi: Máy tính có khả năng làm việc như thế nào?

   Hỏi: Có mấy loại thông tin thường gặp? Là những loại nào?

   Hỏi: Máy tính giúp con người làm những gì?

   Hỏi: Máy tính thường có mấy bộ phận chính?

- Hãy kể tên 2 thiết bị ở trong lớp học hoạt động phải dùng điện. 

b. Hoạt động 2:

BT1. Điền Đ/S vào các câu sau:

- MT có khả năng tính toán nhanh hơn con người?

- Ti vi hoạt động được là nhờ có điện.

- Có thể học tốt mọi ngoại ngữ nhờ máy tính?

- Máy điều hoà chạy bằng xăng?

- Âm thanh là một dạng thông tin?

- Tủ lạnh có thể bảo quản thông tin?

- Màn hình hiện kết quả làm việc của máy tính?
	=> màn hình, thân máy, chuột và bàn phím.

- Học sinh lắng nghe.

- HS trả lời câu hỏi:

 + Nhanh, chính xác, liên tục...

 + 3  loại thông tin: văn bản, âm thanh, hình ảnh.

 + Làm việc, học tập, giải trí, liên lạc

 + Có 4 bộ phận: màn hình, chuột, phần thân, bàn phím.

- HS trả lời câu hỏi:  Quạt, bóng điện...

- Làm bài tập.

  + Đ.

  + Đ.

  + Đ.

  + S.

  + Đ.

  + S.

  + Đ.

- Lắng nghe.



IV. Củng cố - Dặn dò

· Hệ thống lại kiến thức cho học sinh.
· Chuẩn bị kiến thức để tiết sau thực hành.

· Về nhà làm bài tập T1, T2 trang 4.

Tiết 2: TIN HỌC (4B)

Bài 1: Những gì em đã biết (t2)

I. Mục đích yêu cầu:

- Biết vai trò của máy tính, và các dạng của thông tin trong đời sống.

- Nhớ lại các bộ phận quan trọng của máy tính.

- Các dạng thông tin cơ bản và phân loại.

* Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

- Nhận diện các bộ phận của MT và biết chức năng cơ bản của mỗi bộ phận.

- Ôn lại các thao tác cơ bản với máy tính đã được làm quen.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.


III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ

3. Dạy bài mới:

- GV giới thiệu bài: Tiết trước, các em đã nhớ lại một số kiến thức cũ ở năm trước. Tiết này, các em tiếp tục ôn lại tiếp một số kiến thức khác đã học ở năm trước.

* Các hoạt động:

 c. Hoạt động 3:

- GV chia học sinh thành 4 nhóm để thảo luận, sau đó 1 học sinh ở mỗi nhóm trình bày ý kiến.

 BT2. Hãy kể tên năm thiết bị dùng trong gia đình cần điện để hoạt động.

 BT3. Hãy kể tên các thiết bị dùng ở lớp học khi hoạt động phải dùng điện.

d. Hoạt động 3:
  Hỏi: Trình bày các thao tác để khởi động 1 phần mềm (1 trò chơi) từ màn hình nền.

- GV nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.

- Thảo luận nhóm sau đó trả lời.

=> Tivi, đèn, quạt, tủ lạnh, máy vi tính.

=> Đèn, quạt.

=> Nháy đúp (kép) chuột vào biểu tượng có trên màn hình.

=> hoặc: Nhắp chuột phải lên biểu tượng, sao đó nhắp chọn chữ “Open” bằng chuột trái.
- HS lắng nghe.



IV. Củng cố - Dặn dò

· Hệ thống lại kiến thức cho học sinh.

- 
Nhận xét tiết học.

-    Yêu cầu học sinh về nhà thu thập ba dạng thông tin.


Tiết 3: TIN HỌC (4A)

Bài 1: Những gì em đã biết (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 4B >

Buæi chiÒu:

Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2016

Tiết 1: TIN HỌC (3C)

Bài 1: Người bạn mới của em (t1)

I. MỤC TIÊU:

    
1. Kiến thức:

- Học sinh hiểu khái niệm máy vi tính, các loại vi tính thường gặp. Nhận biết các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính để bàn.

- Nói một vài thông tin về máy tính.

    
2. Kỹ năng:

- Bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm quen với những thuật ngữ mới.

   
3. Thái độ: 

- Hào hứng trong việc học môn học.


II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: 


+ Tranh, ảnh của máy tính xách tay và máy tính để bàn.
+ Máy tính xách tay thật.

- Học sinh: tập vở, bút.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	5ph

1ph

15ph

13ph

3ph


	1. Bài cũ:

   Ổn định lớp.

2. Bài mới: 

    - Giới thiệu bài: Bắt đầu từ lớp ba các em sẽ làm quen với một môn học mới. Môn học mới này có tên là “Tin Học”. Môn học này sẽ theo các em tới các cấp học sau này.

    - Cho học sinh nêu lên hiểu biết của mình về máy tính (qua các phương tiện truyền thông)

3. Các hoạt động:

  a. Hoạt động 1:

    - Hỏi các em một số câu hỏi:

      + Em có thể học toán, học vẽ trên máy tính không?

      + Em có thể liên lạc với bạn bè nhờ máy tính không? 

      + Em có thể học bài trên máy tính không? …

    - Giới thiệu đôi nét về máy tính:

      + Máy tính như một người bạn với nhiều đức tính quý: chăm làm, làm đúng, làm nhanh và thân thiện.

      + Máy tính giúp em học bài, tìm hiểu thế giới xung quanh, liên lạc với bạn bè trong nước và quốc tế. Máy tính cũng sẽ cùng em tham gia các trò chơi lí thú và bổ ích ...

  b. Hoạt động 2:

    - Hỏi các em câu hỏi: 

      + Có bao nhiêu loại máy tính mà em biết?

      + Theo em biết máy tính có những bộ phận cơ bản nào?
    - Giáo viên nêu các bước cơ bản để bắt đầu sử dụng máy tính.

      + Nối máy tính với nguồn điện.

      + Bật công tắc màn hình.

      + Bật công tắc trên thân máy.

    - Khi máy tính bắt đầu hoạt động, trên màn hình xuất hiện những hình ảnh nhỏ gọi là biểu tượng.

    - Có thể sử dụng chuột máy tính để chọn biểu tượng của bài học hoặc trò chơi.

4. Củng cố - dặn dò:

- Tóm tắt lại ý chính: Các bộ phận chính của máy tính, cách khởi động, tắt máy tính.   

    - Tìm hiểu thêm thông tin về máy tính trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, sách tin học, ...
	- Kiểm tra vở.

- Lắng nghe.

- Thảo luận và trả lời

- Trả lời.

   + Có.

   + Có.

   + Có

- Lắng nghe.

- Ghi bài.

- Một vài học sinh trả lời: 

   + Hai loại: máy tính để bàn và máy tính xách tay.

   + Màn hình, phần thân máy, chuột, bàn phím.

- Lắng nghe và ghi bài vào vở.

- Lắng nghe, ghi bài vào vở.

- Lắng nghe.



Tiết 2: TIN HỌC (3C)

Bài 1: Người bạn mới của em (t2)

I. MỤC TIÊU:

    
1. Kiến thức:

- Nhận biết được những điều cần thực hiện khi làm việc với máy tính (như: tư thế ngồi, lượng ánh sáng phù hợp,...).
    
2. Kỹ năng:

- Biết một số yêu cầu khi làm việc với máy tính như: tư thế ngồi, bố trí ánh sáng, ...
    
3. Thái độ: 

- Tạo cho học sinh có tính cẩn thận khi làm việc với máy tính.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: tranh, ảnh của máy tính xách tay và máy tính để bàn, một số câu hỏi cho bài tập thực hành.

- Học sinh: tập, bút.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	6ph

1ph

10ph

10ph

7ph

3ph


	1. Bài cũ: 

    - Ổn định lớp   

    - Người bạn mới của em (tiết 1)
   - Nêu một số câu hỏi.

2. Bài mới: 

    - Giới thiệu bài: Người bạn mới của em (tiết 2)

3. Các hoạt động:

   c. Hoạt động 3:

    - Tư thế ngồi học.

    - Lượng ánh sáng dùng để học.

    - Khi không làm việc, ta nên tắt máy tính:      vào Start, chọn Turn Off Computer, sau đó chọn Turn off.
d. Hoạt động 4: hướng dẫn cho học sinh làm một số bài tập

Cho một số bài tập:

  * Bài tập 1: Điền Đ/S

    - Máy tính giúp em làm toán, học vẽ

    - Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè.

    - Có nhiều loại máy tính khác nhau.

    - Em không thể chơi trò chơi trên máy tính.

   * Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (về nhà)
    - Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng giống như .............................

    - Người ta coi .................. là bộ não của máy tính.

    - Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên ....................

    - Em điều khiển máy tính bằng ...........

4. Củng cố - Dặn dò:

 - Chú ý tư thế và lượng ánh sáng cần thiết khi làm việc với máy tính. 

- Làm bài tập về nhà.  
	- Kiểm tra vở.

- Gọi 1 hoặc 2 học sinh trả lời.

- Lắng nghe.

- Ngồi thẳng, tư thế thoải mái, tay đặt ngang tầm của bàn phím. 

- Đặt máy tính nơi có đủ ánh sáng (ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt hay vào màn hình..)

- Học sinh lắng nghe và ghi vở.

- Đ

- Đ

- Đ

- S

- Màn hình ti vi.

- Bộ xử lý.

- Màn hình.

- Chuột.

- Lắng nghe.



Tiết 3: TIN HỌC (3C)

Gấp tàu thủy hai ống khói (t1)

< Soạn dạy như tiết 3 lớp 3 chiều thứ tư 24/8/2016 >

Buæi s¸ng:

Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2016

< Dạy 3A Tu lẻ, Dạy 3C Tu chẵn >
Tiết 1: TIN HỌC (5 …)

Bài 1: Những gì em đã biết (t1)

A/ Mục đích, yêu cầu:

      
- Ôn lại kiến thức đã học trong quyển 2 như: máy tính, các dạng thông tin cơ bản.

      
- Học sinh nêu được các thiết bị lưu trữ, chương trình máy tính được lưu đĩa cứng. 

- Học sinh phân biệt được các dạng thông tin.


- Thái độ nghiêm túc, thận trọng khi làm việc với máy tính.

B/ Chuẩn bị:

1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.

2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.

C/ Tiến trình lên lớp:
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

20’

17’

5’

2’
	1) Ổn định tổ chức.

2) Kiểm tra bài cũ: Lồng vào bài giảng.
3) Bài mới: Những gì em đã biết:
- GV: Đặt câu hỏi cho HS trả lời:
+ Máy tính là công cụ dùng để làm gì?
+ Có mấy dạng thông tin cơ bản? 
+ Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết.

+ Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính thường được lưu ở đâu?

+ Các chương trình và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên thiết bị nào?

+ Em hãy kể tên các thiết bị lưu trữ dùng để trao đổi thông tin?

- GV kết luận, bổ sung.

* Bài tập:

- GV: Hướng dẫn HS làm bài B1, B2 của SGK.
    4) Củng cố, dặn dò:

        - Xem trước Bài : Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?.


    5) Nhận xét, đánh giá.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.

- HS trả lời:
1. Máy tính là công cụ xử lí thông tin. Máy tính xử lí thông tin vào và cho kết quả là thông tin ra.
2. Có 3 dạng thông tin: văn bản, âm thanh, hình ảnh.
3. Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết.

3. Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính được lưu trên các thiết bị lưu trữ.

4. Các chương trình và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên đĩa cứng.

5. Các thiết bị lưu trữ phổ biến được dùng để trao đổi thông tin là đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash.

- HS: Tiến hành làm bài tập.
- HS nghe và ghi nhớ.



Tiết 2: TIN HỌC (5 …)

Bài 1: Những gì em đã biết (t2)

A/ Mục đích, yêu cầu:

      
- HS tiếp tục ôn lại các kiến thức đã học trong quyển 2 như: máy tính, các dạng thông tin cơ bản, tìm hiểu thêm các dạng thông tin cơ bản khác.
      
- Học sinh nêu được các thiết bị lưu trữ, chương trình máy tính được lưu đĩa cứng. 

- Học sinh phân biệt được các dạng thông tin.


- Thái độ nghiêm túc, thận trọng khi làm việc với máy tính.

B/ Chuẩn bị:

1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.

2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.

C/ Tiến trình lên lớp:
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

20’

17’

5’

2’
	1) Ổn định tổ chức.

2) Kiểm tra bài cũ: Lồng vào bài giảng.
3) Bài mới: Những gì em đã biết:
- GV: Đặt câu hỏi cho HS trả lời:
+ Máy tính là công cụ dùng để làm gì?
+ Có mấy dạng thông tin cơ bản? 
+ Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết.

+ Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính thường được lưu ở đâu?

+ Các chương trình và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên thiết bị nào?

+ Em hãy kể tên các thiết bị lưu trữ dùng để trao đổi thông tin?

- GV kết luận, bổ sung.

* Bài tập:

- GV: Hướng dẫn HS làm bài B1, B2 của SGK.
    4) Củng cố, dặn dò:

        - Xem trước Bài : Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?.


    5) Nhận xét, đánh giá.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.

- HS trả lời:
1. Máy tính là công cụ xử lí thông tin. Máy tính xử lí thông tin vào và cho kết quả là thông tin ra.
2. Có 3 dạng thông tin: văn bản, âm thanh, hình ảnh.
3. Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết.

3. Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính được lưu trên các thiết bị lưu trữ.

4. Các chương trình và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên đĩa cứng.

5. Các thiết bị lưu trữ phổ biến được dùng để trao đổi thông tin là đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash.

- HS: Tiến hành làm bài tập.
- HS nghe và ghi nhớ.



Tiết 3: TIN HỌC (5 …)

Bài 1: Những gì em đã biết (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 5… >

Buæi chiÒu:

Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2016

Tiết 1: TOÁN (2A)

Đề-xi-mét

I . Mục tiêu: giúp học sinh  bước đầu nắm được tên gọi kí hiệu và độ lớn của đơn vị đo đêximét ( dm)

- Nắm được quan hệ của dm và cm ( 1dm = 10 cm)

- Bước đầu tập đo và ước lượng  các độ dài theo đơn vị dm

II . Đồ dùng dạy học: một băng giấy có chiều dài 10 cm , thước thẳng dài 2 dm hoặc 3 dm 

III . Các hoạt động dạy học:
	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 


4(          21             2             ụ bài tập 5 sgk / 6
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- giáo viên  hỏi học sinh  em nhẩm như thế nào ở bài thứ 2 ? ( nhận xét phần kiểm tra bài cũ )

2 .  Dạy bài mới :

Hoạt động 1 : giới thiệu đơn vị đo độ dài (dm) yêu cầu đo độ dài băng giấy dài mấy cm 

10 cm còn gọi là 1 dm

1 dm = ? cm

Kết luận : các đoạn thẳng có độ dài là 1 dm , 2dm , 3 dm

Yêu cầu các nhóm dùng thước có vạch chia cm để đo các đoạn thẳng sau đó viết kết quả vừa đo đuợc trên mỗi đoạn thẳng 

Hoạt động 2 : thực hành luyện tập

Bài 1 vở bài tập  / 7 : xem hình vẽ

Hướng dẫn quan sát hình vẽ sau đó viết từ lớn hơn hoặc bé hơn vào chỗ trống – bài 1a 

Viết từ ngắn hơn hoặc dài hơn đối với bài 1b 

Bài 2 vbt / 7 : tính theo mẫu

Lưu ý học sinh không viết thiếu tên đơn vị

2 dm + 3 dm =               10 dm – 5 dm =

7 dm + 2 dm =               10 dm – 6 dm = 

8 dm + 10 dm =             49 dm – 9 dm =

Bài 3 sgk / 7 

Không dùng thước để đo nghĩa là không dùng thước để đo các đoạn thẳng

Hãy ước lượng độ dài nghĩa là so sánh nó với đoạn thẳng dài 1 dm ( 10 cm ) đã cho trước để đoán xem các đoạn thẳng AB và MN dài khoảng bào nhiêu cm

Chữa bài :

Đoạn thẳng AB dài khoảng 9cm

Đoạn thẳng MN dài khoảng 12 cm

4 . Củng cố trò chơi : trò chơi điền Đ , S vào phép tính 

1 dm = 10 cm  (           8 cm > 1dm   (  

2 dm > 30 cm  (           1 dm < 10 cm  (
5 . Nhận xét dặn dò : tập đo độ dài các đồ dùng học tập của em như thước kẻ , bút chì
	- 2 học sinh sửa bài

-  lớp nhận xét

- trả lời 

- Hs nêu , lớp đồng thanh

- Cả lớp thực hiện đo các đoạn thẳng trên phiếu luyện tập kẻ sẵn các đoạn thẳng

- Hoạt động  4 nhóm, nhóm nào nhanh , đại diện nêu miệng  

- 1 học sinh  đọc yêu cầu bài

- cả lớp làm bài 

- 2 học sinh  lên bảng phụ làm và sửa bài

-1học sinh đọc đề bài 

- Hs thảo luận nhóm 2 ước lượng các đoạn thẳng

Đại diện nhóm trình bày kết quả

- 3 tổ thi đua tổ nào nhanh nhất



Tiết 2: THỦ CÔNG (2A)

Gấp tên lửa (t1)

I. MỤC TIÊU

- Biết cách gấp tên lửa.
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng
- HS hứng thú và yêu thích gấp hình.
*   Với HS khéo tay: Gấp được tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Tên lửa sử dụng được.

II. CHUẨN BỊ

· GV: Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công. Giấy thủ công có kẻ ô. Mẫu quy trình giấy tên lửa.

· HS: Giấy nháp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	         HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ 

· GV kiểm tra việc chuẩn bị giấy nháp của HS.

· Nhận xét.
	· Các nhóm trưởng báo cáo.

	2. Bài mới 

a)Giới thiệu: 
· GV giới thiệu – ghi bảng.
	· HS nhắc lại.

	b)Hướng dẫn các hoạt động 

( Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

· Giới thiệu mẫu gấp tên lửa – Đặt câu hỏi: 

· Hình dáng của tên lửa?

· Màu sắc của mẫu tên lửa?

· Tên lửa có mấy phần?

· Chốt: Tên lửa có 2 phần đó là: phần mũi và phần thân.

· Gợi ý: Để gấp được tên lửa cần tờ giấy có hình gì?

· GV mở dần mẫu giấy tên lửa.

· Kết luận: Tên lửa được gấp từ tờ giấy có hình chữ nhật.

· GV lần lượt gấp lại từ bước 1 đến khi được tên lửa như ban đầu. GV nêu câu hỏi:

· Để gấp được tên lửa, ta gấp phần nào trước phần nào sau?

· Chốt lại cách gấp.
	· HS quan sát nhận xét

· HS trả lời.

· Hình chữ nhật, hình vuông, . . .


· Gấp phần mũi trước, phần thân sau.

·  HS quan sát hình vẽ từ H1 đến H6

	( Hoạt động 2: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật.

· Treo quy trình gấp – Giới thiệu 2 bước: Gấp tạo mũi và thân tên lửa (H1 đến H4), tạo tên lửa và sử dụng (H5 và H6).

· Gợi ý qua hình vẽ để HS nêu cách gấp từng hình.

· GV thao tác mẫu từng bước:
	· HS quan sát và theo dõi từng bước gấp của GV

	·  Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.

· GV thực hiện các bước gấp từ H1 đến H4.

· Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở trên. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa (H.1). Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu gấp ở hình 1 sao cho hai mép giấy mới gấp nằm sát đường dấu giữa (H.2).

· Gấp theo đường dấu gấp ở hình 2 vào sát đường dấu giữa được hình 3.

· Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 vào sát đường dấu giữa được hình 4.

· Lưu ý: Sau mỗi lần gấp, miết theo đường mới gấp cho thẳng và phẳng.
	
· HS nhắc lại.

	·  Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng

· GV thực hiệc các bước gấp từ H5 đến H6

· Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa, được tên lửa (H.5). Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra (H.6) và phóng tên lửa theo hướng chếch lên không tung.

· Giáo dục HS an toàn khi vui chơi.

· Chốt các bước gấp tên lửa và lưu ý: 2 cách phải đều nhau để tên lừa không bị lệch.
	
· HS nhắc lại.

	( Hoạt động 3: Củng cố.

· Chia nhóm, yêu cầu mỗi HS trong nhóm thực hành gấp tên lửa.

Quan sát – uốn nắn và tuyên dương nhóm có tiến bộ. 3. Củng cố – Dặn  dò 

-Chuẩn bị: Giấy màu (10 x 15ô)

-Tập gấp nhiều lần và tập phóng tên lửa để học tiết 2.

-Nhận xét tiết học.
	· HS thực hành theo nhóm



Tiết 3: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (2A)

Chủ điểm: Nhà trường
Kiểm điểm nề nếp tuần 1. Học nội quy trường học, lớp học.

Tập dượt đội hình và các bài múa chuẩn bị cho lễ khai giảng
I. Mục tiêu:

- GV kiểm điểm nề nếp của lớp trong tuần đầu năm học, nhắc nhở, động viên HS cần chú ý học tập tốt và thực hiện tốt các nội quy quy định của trường, lớp.

- HS nắm được nội qui trường học, từ đó có một số kỹ năng giao tiếp cơ bản trong trường học: chào hỏi, lễ phép với thầy cô, chan hòa, đoàn kết với bạn bè...

- Tập đội hình và các bài múa chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới 2011- 2012.

- Thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ bản về mối quan hệ trong nhà trường.

- HS rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

II. Đồ dùng dạy học: 

Tư liệu: Nội quy trường học.
III. Các hoạt động dạy học:

	1. Giới thiệu nội dung tiết học:
a. GV bắt điệu cho HS hát bài: Em yêu trường em. 

b. GV giới thiệu nội quy trường học.

c. Thảo luận:

- GV tổ chức cho HS thảo luận những câu hỏi sau:

+ Em cần thực hiện nội quy trường học như thế nào?
+ Thầy cô dạy em những gì? Thái độ của em với thầy cô như thế nào?

+ Với bạn bè em phải đối xử ra sao?
- GV kết luận về thái độ ứng xử của em trong nhà trường: HS phải lễ phép với người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè... Đó mới chính là người trò ngoan.

2. Thực hành:
* HSKG: Kể 1 câu chuyện em biết về 1 bạn ngoan mà em biết?

* Đóng vai 1 tình huống chào hỏi lễ phép thầy cô.


* Tập đội hình đội ngũ, múa sân trường.

3. Củng cố - dặn dò:

- Trong trường, trong lớp em phải thực hiện tốt nội quy trường học, lớp học chính là góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực...
	- HS hát đồng thanh.

- HS đọc lại nội quy.

- Vài HS nhắc lại, nghi nhớ.

- HS thảo luận và cùng nhau nêu trước lớp.

=> Thực hiện tốt nội quy trường lớp.

=> Thầy cô dạy em điều hay, lẽ phải, những kiến thức,... Em phải chào hỏi lễ phép với thầy cô.

=> Với bạn bè cần đối xử chan hoà, thân ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ...

- HS kể (GV có thể gợi ý để HS kể được).

- GV nhận xét về nội dung, từ đó rút ra bài học cho HS.

- HS tập ngoài sân.

- GV hướng dẫn.
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